
1. Giới thiệu

Hôn nhân là một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu gia đình. Đây là
một chủ đề rộng lớn nghiên cứu về quá trình kết hôn bao gồm những vấn
đề như tuổi kết hôn, phạm vi kết hôn, tìm hiểu trưíc khi kết hôn, tiêu
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chuẩn lựa chọn hôn nhân, mô hình quyết định hôn nhân... Nếu trong xã
hội truyền thống, hôn nhân nổi lên với hình thức cha mẹ đặt đâu con ngồi
đấy, hôn nhân không phải câu chuyện tình cảm giữa hai cá nhân mà như
một “khế ưíc” giữa hai gia đình, thì đến xã hội hiện đại, nam nữ có quyền
tự do tìm hiểu bạn đời, lựa chọn bạn đời và quyết định cuộc hôn nhân của
mình. Giai đoạn 1960-1975 là một giai đoạn có sự pha trộn giữa những
đặc điểm hôn nhân truyền thống và tiếp nhận thêm những yếu tố mới. Gia
đình vẫn có vị trí quan trọng nhưng yếu tố cá nhân đang dần nổi lên trong
việc tự do tìm hiểu, gặp gỡ bạn đời và quyết định hôn nhân.

Sử dụng số liệu của Đề tài cơ sở “Lựa chọn bạn đời ở nông thôn miền
Bắc giai đoạn 1960-1975” do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tiến hành
vào năm 2017 tại tỉnh Thái Bình với số lưîng mẫu là 400 cá nhân kết hôn
giai đoạn 1960-1975, bài viết phân tích vai trò cá nhân, gia đình trong
quyền quyết định việc tìm hiểu trưíc hôn nhân và trong kết hôn ở xã hội
nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975 và một số yếu tố tác động. 

2. Quyền quyết định của các cặp đôi trong việc tìm hiểu trưíc
hôn nhân 

ở xã hội Việt Nam truyền thống, hôn nhân mang một tầm hệ trọng đặc
biệt. Sự kiện này không chỉ đơn giản là sự tác hợp giữa hai cá nhân, mà
còn là câu chuyện giữa hai gia đình, hai dòng họ. Vào thời kì phong kiến,
luật pháp thậm chí thừa nhận và ủng hộ sự can thiệp của cha mẹ vào hôn
nhân của con cái, ví dụ như Luật Hồng Đức ở thế kỷ 15, Luật Gia Long ở
thế kỷ 19, cho đến các bộ luật Dân Sự thời kỳ Pháp thuộc trưíc năm 1945.
Theo bộ Luật Gia Long, cuộc hôn nhân của đôi nam nữ là một khế ưíc
hợp pháp giữa ngưêi chủ gia đình nhà trai và chủ gia đình nhà gái. Những
ngưêi chủ của hai gia đình có trách nhiệm ký vào khế ưíc này và chữ ký
của đôi nam nữ là không giá trị (Vũ Văn Mẫu,1962, dẫn theo Nguyễn Hữu
Minh, 1999). Tuy nhiên đến giai đoạn 1960-1975, các phong trào vận
động xã hội đấu tranh cho quyền tự do lựa chọn bạn đời và quyền bình
đẳng nam nữ cùng những biến đổi kinh tế chính trị, xã hội sau Cách mạng
Tháng 8 đã làm rung chuyển các chuẩn mực hôn nhân truyền thống
(Nguyễn Hữu Minh, 1999). Vào những năm 1960, Luật Hôn nhân và Gia
đình của nưíc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ban hành ngày 29 tháng 12
năm 1959) đã quy định là mỗi cá nhân đều có toàn quyền lựa chọn và
quyết định việc hôn nhân của mình. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây
chính là rào cản khiến các bậc cha mẹ dù muốn cũng không dám can thiệp
thô bạo vào chuyện hôn nhân của con (Ngô Thị Thanh Quý, 2014). Vì vậy,
trong giai đoạn này, một đặc điểm nổi trội đó là tính cá nhân đang vư¬n
lên trong việc lựa chọn bạn đời và hôn nhân. 
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Nếu như vào giai đoạn trưíc những năm 1954, cha mẹ đóng vai trò chủ
chốt trong việc thu xếp hôn nhân của con cái và thưêng thì không có
chuyện trai gái tự do tìm hiểu thì trong giai đoạn 1960-1975, tỉ lệ nam nữ
quen nhau qua sắp xếp chỉ ở mức 39% và tỉ lệ tự tìm hiểu cao hơn gần gấp
đôi là 61%. Và tỉ lệ này hoàn toàn không chịu tác động bởi yếu tố giới,
hoàn cảnh gia đình, thứ tự sinh của ngưêi trả lời. Có nghĩa là, dù là nam
hay nữ, thanh niên thời bấy giờ đều không gặp phải rào cản giới khi có
nhu cầu tìm hiểu, làm quen với bạn đời. Cũng không vì gia đình khó khăn
hay khá giả mà e ngại. 

Tuy nhiên, số liệu điều tra ghi nhận sự khác biệt dựa trên nhóm tôn giáo
và lớp thế hệ kết hôn. Trong phạm vi đề tài, biến số tôn giáo ®ưîc chuyển
thành biến nhị phân với hai giá trị: có tôn giáo (bao gồm đạo phật, thiên
chúa, tin lành...) và không tôn giáo để nhằm tạo thuận lợi cho quá trình
phân tích. Theo đó, tỉ lệ ngưêi trả lời (NTL) theo tôn giáo gặp vî/chång
thông qua sắp xếp, giới thiệu cao hơn nhóm không theo tôn giáo (50% so
với 36,4%) (p<0,05) (Bảng 1). Phải chăng khi không nằm trong một cộng

Bảng 1. Tư¬ng quan giữa năm kết hôn của ngưêi trả lời với

hình thức tìm hiểu trưíc khi cưíi (%)

Mức ý nghĩa thống kê: * p<0,1 ** p< 0,05 *** p<0,001

Bảng 2. Tư¬ng quan giữa năm kết hôn của ngưêi trả lời với 

Mức ý nghĩa thống kê: * p<0,1 ** p< 0,05 *** p<0,001
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đồng tôn giáo nào, nam nữ thanh niên ®ưîc tù do tìm hiểu và lựa chọn bạn
đời hơn?

Bên cạnh đó, dựa trên đoàn hệ hôn nhân, có thể thấy, càng về giai đoạn
trưíc, tỉ lệ tự tìm hiểu càng cao. Cụ thể, nhóm kết hôn năm 1960-1964, tỉ
lệ tự tìm hiểu là 61,8%, tỉ lệ kết hôn qua giới thiệu là 38,2% thì đến giai
đoạn 1970-1975, tỉ lệ giới thiệu lên tới gần 70% (Bảng 2). Điều này có
phần nào đi ngưîc lại với suy nghĩ rằng càng về trưíc, nam nữ thanh niên
nông thôn càng thụ động trong làm quen và gặp nhiều rào cản hơn trong
việc tìm hiểu, làm quen trưíc hôn nhân. Ngưîc lại, tại địa bàn điều tra, có
thể thấy sự thụ động này lại có sự tăng lên theo thời gian. Phải chăng vì
những ngưêi kết hôn những năm 1970-1975 (tức sinh vào những năm
1950) là những ngưêi phải chịu ảnh hưëng của chiến tranh, khi mà rất
nhiều nam nữ thanh niên phải đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoặc
thoát ly, điều đó khiến họ khó tìm kiếm bạn đời trong phạm vi quen biết. 

Quay lại với con số 39% ngưêi trả lời quen biết vî/chång qua giới
thiệu, sắp xếp, có thể coi con số này là dư âm của tính chất hôn nhân
truyền thống còn đọng lại ở xã hội nông thôn miền Bắc thời bấy giờ. Số
liệu điều tra cho thấy, trong số các cuộc sắp xếp, giới thiệu thì gần 70%
cuộc gặp gì do giới thiệu là thông qua cha mẹ, gia đình của đối tưîng.
Trong khi vai trò của gia đình vẫn không thể bị phủ nhận trong quá trình
kết duyên đôi lứa, thì vai trò của ngưêi làm mối đang dần trở nên mê nhạt
so với xã hội truyền thống. Nếu trong xã hội cũ, ngưêi làm mối có vai trò
vô cùng quan trọng trong quan hệ ban đầu của đôi lứa (Nguyễn Đức
Chiện, 2008), thì vào giai đoạn này, chỉ còn 12,2% các cặp vợ chồng quen
nhau qua ngưêi mai mèi. 

3. Quyền quyết định của các cặp đôi trong quyết định hôn nhân

Trong khía cạnh quyền quyết định hôn nhân, số liệu điều tra cũng cho
thấy bức tranh hôn nhân ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ từ mô hình hôn
nhân truyền thống với đặc điểm hôn nhân do gia đình dàn xếp sang mô
hình hôn nhân dựa trên cơ sở tự nguyện với đặc điểm con cái quyết định
chính với sự đồng ý của cha mẹ. 

Nhằm tìm hiểu quyền quyết định trong hôn nhân, nghiên cứu đã ®ưa ra
câu hỏi vÒ ngưêi quyết định cuộc hôn nhân với bốn phư¬ng án chính: “ bè
mẹ quyết định hoàn toàn”, “bố mẹ quyết định có hỏi sự đồng ý của tôi”,
“chúng tôi quyết định hoàn toàn có sự đồng ý của bố mẹ, “chúng tôi hoàn
toàn tự quyết định”. Số liệu điều tra cho thấy, chỉ còn 6% cuộc hôn nhân
®ưîc sắp xếp hoàn toàn bởi bố mẹ. Con số này như là một chút tàn dư của
xã hội truyền thống, nơi mà bàn tay bố mẹ sẽ nhào nặn nên cuộc hôn nhân
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cho con cái. Và cũng có một số trưêng hợp, mô hình này diễn ra trong
những gia đình có con trai đi bộ đội. ở hoàn cảnh này, gia đình thưêng chủ
động tìm hiểu đối tưîng và tranh thủ cưíi vợ cho con trai trong thời gian
nghỉ phép. 

Ngoài ra, tỉ lệ bố mẹ quyết định nhưng có hỏi ý kiến con cái cao hơn
gấp đôi tỉ lệ bố mẹ quyết định hoàn toàn, (14,7% so với 6%). Khi xem xét
đến thái độ của các đối tưîng ®ưîc cha mẹ sắp xếp hôn nhân thì có hơn
50% đồng thuận với cuộc hôn nhân này vì tập quán phải nghe lời bố mẹ
trong chuyện hôn nhân. Con số này tuy không chiếm phần chủ đạo, nhưng
cũng đã thể hiện ®ưîc phần nào những tư tưëng truyền thống vẫn còn chi
phối một nhóm thanh thiếu niên thời bấy giờ. 

Tuy nhiên, vẫn cần phải khẳng định tiếng nói con cái trong chuyện hôn
nhân đang trở nên có sức mạnh hơn. 74,6% ngưêi trả lời cho biết cuộc hôn
nhân của mình là do bản thân quyết định nhưng vẫn có sự đồng ý của cha
mẹ. Điều này cho thấy, trong xã hội nông thôn miền Bắc thời kỳ 1960-
1975, cụ thể là ở địa bàn điều tra, vai trò của con cái trong quyết định hôn
nhân đang trở nên mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, chuẩn mực truyền thống coi
hôn nhân là chuyện đại sự của cả gia đình vẫn khẳng định vị trí quan trọng
của cha mẹ trong tiến trình này. Con số 4,5% NTL tự quyết hoàn toàn cũng
là một minh chứng khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong
chuyện hôn nhân giai đoạn này. 

Số liệu điều tra cho thấy quyền quyết định hôn nhân ghi nhận sự khác
biệt giữa nhóm tôn giáo, giới tính, học vấn và đoàn hệ hôn nhân. Để thuận
lợi cho quá trình phân tích, đề tài nhóm biến số “Ngưêi quyết định hôn
nhân” nhận hai giá trị: Bố mẹ quyết định là chính (bao gồm bố mẹ quyết
định hoàn toàn và bố mẹ quyết định nhưng hỏi sự đồng ý của ngưêi trả
lời) và ngưêi trả lời quyết định là chính (bao gồm ngưêi trả lời quyết định
có sự đồng ý của bố mẹ và ngưêi trả lời hoàn toàn tự quyết định). Kết quả
cho thấy một số phát hiện sau:

Trưíc hết, quyền quyết định hôn nhân ghi nhận sự khác biệt về giới. Tỉ
lệ nữ giới có cuộc hôn nhân do bố mẹ quyết định là chính cao hơn ở nam
giới (25,2% so với 16,2%) (p<0,05) (Bảng 3). Điều này cũng cho thấy
rằng, nam thanh niên dưêng như có sự chủ động cao hơn, mạnh mẽ hơn,
còn con gái vẫn phần nào phải nư¬ng theo sự sắp xếp của cha mẹ. 

Bên cạnh đó, học vấn cũng là một yếu tố có liên hệ với quyền quyết
định trong hôn nhân. Nam nữ thanh niên có học vấn cao thì có quyền
quyết định mạnh mẽ hơn so với nhóm đối tưîng học vấn thấp. Nếu tỉ lệ
bố mẹ quyết định là chính ở nhóm thanh niên có học vấn từ lớp 4 trở
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xuống là 34,5% thì con số này ở nhóm học trên lớp 7 chỉ còn 7,3%. Tư¬ng
tù như vậy, tỉ lệ con cái quyết định là chính ở nhóm trên lớp 7 đều cao hơn
nhóm từ lớp 5 - lớp 7 và cao hơn nhóm dưíi lớp 4 (Bảng 4). Đây chính là
một bằng chứng khẳng định vai trò của yếu tố hiện đại hóa ảnh hưëng tới
quyền quyết định hôn nhân của thanh niên. 

Xét theo khía cạnh nghề nghiệp, có sự khác biệt giữa nhóm nông
nghiệp và phi nông nghiệp trong quyền quyết định tới hôn nhân. Nhóm
phi nông nghiệp ở đây ®ưîc xây dựng gộp trên bốn nhóm nghề, đó là: cán
bé/gi¸o viªn/nh©n viên y tế địa phư¬ng, bé ®éi/c«ng an, tiểu thủ công
nghiệp và buôn bán/dịch vụ. Nhóm làm nông nghiệp có tỉ lệ hôn nhân do
cha mẹ quyết định là chính cao hơn nhóm phi nông nghiệp (24,3% so với
11,6%) (Bảng 5). Phải chăng, truyền thống cha mẹ sắp xếp hôn nhân cho
con cái trong các gia đình làm nông nghiệp vẫn nặng nề hơn, các công
việc phi nông sẽ tạo điều kiện mở hơn trong việc tiếp cận các nhân tố văn
hóa, chính sách mới?

Ngoài ra, đoàn hệ hôn nhân cũng có mối liên quan với chủ thể quyết
định hôn nhân. Trong giai đoạn 1960-1964, tỉ lệ bố mẹ quyết định là chính

Bảng 3. Quyền quyết định hôn nhân phân theo giới tính ngưêi trả lời (%)

Mức ý nghĩa thống kê: * p<0,1 ** p< 0,05 *** p<0,001

Bảng 4. Quyền quyết định hôn nhân phân theo học vấn ngưêi trả lời (%)

Mức ý nghĩa thống kê: * p<0,1 ** p< 0,05 *** p<0,001
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cao hơn gấp đôi so với giai đoạn 1970-1975 (38,7% so với 14,8%) (Bảng
6). Điều này nảy sinh một nghịch lý nhỏ so với phân tích phía trên. Nếu
như dựa trên đoàn hệ hôn nhân, tỉ lệ tự tìm hiểu ở giai đoạn 1960-1964
cao hơn hẳn 1970-1975 thì khi bưíc đến hôn nhân, thì tỉ lệ con cái quyết
định là chính lại tăng theo thời gian. 

Một số nghiên cứu đi trưíc đã chỉ ra yếu tố mới xuất hiện trong giai
đoạn này chính là vai trò tập thể. Trong giai đoạn 1960-1975, vai trò của
chính quyền đoàn thể ®ưîc in dấu ấn vào cả tiến trình của mỗi cuộc hôn
nhân (Mai Văn Hai, 2003; Khuất Thị Thu Hồng, 1996). Đối với nhóm
thanh niên ngoài biên chế nhà nưíc, dù sinh sống ở đô thị hay nông thôn,
khi lựa chọn bạn đời, mỗi ngưêi đều phải báo cáo với chi bé hay chi đoàn
nơi mình đang sinh hoạt. Với nhóm thanh niên là bộ đội hay công nhân,
viên chức, yêu cầu đó càng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, kết quả điều tra tại
địa bàn khảo sát lại cho thấy một kết quả ngưîc lại. Có 84,5% ngưêi trả
lời cho biết không phải báo cáo với tổ chức (cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ

Bảng 6. Quyền quyết định hôn nhân phân theo nghề nghiệp 
ngưêi trả lời (%)

Mức ý nghĩa thống kê: * p<0,1 ** p< 0,05 *** p<0,001

Bảng 5. Quyền quyết định hôn nhân phân theo nghề nghiệp 
ngưêi trả lời (%)

Mức ý nghĩa thống kê: * p<0,1 ** p< 0,05 *** p<0,001
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chức đảng, hợp tác xã.v.v), và chỉ có 0,7% cho rằng sự chấp thuận của cơ
quan đoàn thể, tổ chức là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến hôn nhân. Có thể
thấy, vai trò của mạng lưíi xã hội mới như tổ chức chính quyền, đoàn thể
không có những tác động mạnh mẽ lên tư tưëng của ngưêi dân lúc bấy
giờ. Kết quả này có phần đi ngưîc lại với kết quả của một số cuộc nghiên
cứu đi trưíc. Phải chăng nông thôn Thái Bình giai đoạn 1960-1975 sống
nếp sống tự do hơn? Họ đi tìm tình yêu cho hôn nhân, lắng nghe sự đồng
thuận của gia đình và ở một khía cạnh nào đó, sự tác động của chính
quyền, tổ chức vẫn chưa thực sự chạm vào ®ưîc cuộc hôn nhân của họ? 

4. Kết luận

Có thể thấy, trong giai đoạn 1960-1975, tại nông thôn miền Bắc, cụ thể
là ở Thái Bình, quyền lực chi phối của cha mẹ lên hôn nhân của con cái
đã giảm bớt, thay vào đó là sự chủ động của thế hệ trẻ trong việc quyết
định hôn nhân của mình. Số liệu điều tra cho thấy xu hưíng con cái tự tìm
hiểu bạn đời cao hơn so việc sắp xếp giới thiệu, tỉ lệ hôn nhân do con cái
quyết định với sự đồng ý của cha mẹ cao hơn tỉ lệ cha mẹ quyết định cho
con cái. Tuy nhiên, chuẩn mực hôn nhân coi hôn nhân là chuyện đại sự
của toàn gia đình vẫn khẳng định vai trò của cha mẹ ở một chừng mực
mới, đó là tham gia mà không phải quyết định.n
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